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Hình 1.1. Hình ảnh Trùn quế. 

 

 
Hình 1.2. Sản phẩm dịch trùn quế 

Promin. 
Nguồn cung cấp: công ty trùn quế An Phú 

THỬ NGHIỆM SỬ DỤNG DỊCH TRÙN QUẾ PROMIN  
TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) 

ThS. Nguyễn Lê Hoàng Yến, KS. Nguyễn Bảo Trung 
Khoa Sinh học ứng dụng – Trường Đại học Tây Đô. 

 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trùn quế hiện nay được xem như nguồn thức ăn quý trong ương nuôi các đối tượng thủy sản 
như tôm hùm, ba ba, tôm sú, tôm càng xanh,… có giá trị dinh dưỡng cao cùng các acid amin thiết yếu. 
Các sản phẩm từ trùn quế đã được nghiên cứu và ứng dụng thành công trong thủy sản như: bột trùn, 
phân trùn, dịch trùn quế Promin, BIO-T,… Trong đó, bột trùn quế đã được nghiên cứu làm thức ăn bổ 
sung trong ương ấu trùng tôm sú, cho kết quả chất lượng Postlorvae - 15 tốt hơn thức ăn nhập ngoại 
Frippak (Phan Thị Bích Trâm và ctv., 2009). Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Minh và ctv., (2010) khi phân 
lập vi sinh vật kiểm soát mầm bệnh trong trùn quế (Perionyx excavatus) nhận thấy: trong 13 chủng 
Bacillus sp. thì thấy 3 chủng Bacillus sp. đối kháng với vi khuẩn gây bệnh và kháng mạnh với nhóm 
Vibrio. Mặc dù được ứng dụng nhiều trong thủy sản nhưng sử dụng dịch trùn quế trong sản xuất giống 
tôm càng xanh vẫn còn hạn chế, do đó “Thử nghiệm sử dụng dịch trùn quế Promin trong ương ấu 
trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)” được thực hiện tại Trại thực nghiệm khoa Sinh 
học ứng dụng – Trường Đại học Tây Đô nhằm góp phần nâng cao tỉ lệ sống ấu trùng tôm càng xanh, 
ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, góp phần phát triển bền vững nghề nuôi tôm càng xanh (TCX) vùng 
đồng bằng sông Cửu Long. 
II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1.Nội dung nghiên cứu 
- Ảnh hưởng của liều lượng, chu kỳ cho ấu trùng ăn thức ăn có bổ sung dịch chiết xuất trùn quế 

Promin đến biến động các yếu tố môi trường: nhiệt độ, 
pH, TAN, N-NO2

-, N-NO3
- , khi ương TCX theo qui trình 

nước trong kín. 
- Đánh giá biến động mật độ vi khuẩn Vibrio sp. 

trong quá trình ương TCX, khi tôm được cho ăn bằng 
thức ăn có bổ sung dịch chiết xuất trùn quế Promin. 

- Xác định tỉ lệ sống  PL15  TCX  khi kết thúc thí 
nghiệm. 
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm được bố trí theo qui trình nước trong 
kín (không thay nước trong thời gian thí nghiệm) trong hệ 

thống thí nghiệm gồm 30 bể nhựa, có thể tích 60 lít/bể. 
Nước ương có độ mặn 12%o được pha từ nước ót và nước 
ngọt. Ấu trùng được bố trí vào bể với mật độ ấu trùng 60 
con/L và thể tích nước ương là 50 lít/bể. Thí nghiệm được 
bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 3 nghiệm thức, 3 lần lặp 
lại với 2 nhân tố là 4 liều lượng bổ sung dịch trùn quế vào 
thức ăn chế biến (0, 1, 2, 3 ml/kg) và 3 chu kì cho ấu trùng 
ăn thức ăn chứa dịch trùn quế khác nhau (mỗi ngày, cách 
1 ngày, cách 2 ngày) xen kẻ với thức ăn chế biến bình 
thường, không bổ sung dịch trùn.  
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Bảng 2.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 

Nghiệm thức Kí hiệu 
Nhân tố 1 Nhân tố 2 

Liều lượng (ml/kg) 
Chu kỳ cho ăn thức ăn có 

bổ sung dịch trùn 

I 

Đối chứng 0 0 
1.N 1  

Cho ăn mỗi ngày 
 

2.N 2 
3.N 3 

II 

Đối chứng 0 0 
1.1N 1 

Cho ăn cách 1 ngày 
 

2.1N 2 
3.1N 3 

III 

Đối chứng 0 0 
1.2N 1 

Cho ăn cách 2 ngày 2.2N 2 
3.2N 3 

Ghi chú: Nghiệm thức đối chứng sử dụng cho cả ba nghiệm thức I, II và III 
Từ giai đoạn I đến IV, ấu trùng tôm được cho ăn Artemia 2 lần/ngày với mật độ 3 - 4 ấu 

trùng/mL. Khi ấu trùng chuyển sang giai đoạn V, thức ăn chế biến được cho ăn 4 lần/ngày (7 giờ, 10 
giờ, 13 giờ và 16 giờ)  và kết hợp Artemia vào lúc 18 giờ với mât độ 1- 2 ấu trùng/mL. Lượng thức ăn 
chế biến được cho ăn mỗi lần thỏa mãn nhu cầu bắt mồi của ấu trùng. Công thức thức ăn chế biến cơ 
bản dựa trên công thức của Nguyễn Thanh Phương và ctv., (2003). Các liều lượng khác nhau của dịch 
trùn quế được bổ sung vào thức ăn sau khi được cà nhuyễn theo các kích cỡ mắt lưới từ 300 – 700 um, 
tương ứng từng giai đoạn phát triển của ấu trùng TCX. 

Trong thời gian thí nghiệm, chỉ tiêu nhiệt độ và pH được ghi nhận 2 lần/ngày (8 giờ và 14 giờ), 
các chỉ tiêu TAN, N-NO2

-, N-NO3
-, Vi khuẩn Vibrio sp.được thu mẫu trước khi bố trí thí nghiệm và 

sau đó định kì 3 ngày/lần. Tỉ lệ sống PL15 được xác định vào cuối thí nghiệm. 
Các số liệu được phân tích và tính toán trên máy tính bằng phần mềm Microsoft Office (Word, 

Excel 2003), xử lý thống kê bằng phần mềm Statistica 5.0. 
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Các yếu tố môi trường. 
- Nhiệt độ và pH: Các yếu tố nhiệt độ và pH trong suốt thí nghiệm nằm trong khoảng thích 

hợp cho sự phát triển của ấu trùng TCX (28,5 ± 0,48oC - 31,3 ± 0,47oC và 7,87 ± 0,07 - 8,19 ± 0,06). 
- Tổng đạm Ammonia (TAN: Total Ammonia Nitrogen): Hàm lượng TAN tương đối thấp 

trong 7 ngày đầu, sau đó có xu hướng tăng ở hầu hết các nghiệm thức và đạt cao nhất ở ngày ương 
thứ 10. Tuy nhiên, từ ngày ương thứ 13, hàm lượng TAN giảm và duy trì cho đến cuối chu kì ương.  

Hàm lượng TAN giảm hiệu quả ở nghiệm thức được cho ăn thức ăn có bổ sung dịch trùn liều 
lượng là (3ml/kg) mỗi ngày và cách 1 ngày. Cụ thể, hàm lượng TAN trung bình trong suốt chu kì ương 
ở nghiệm thức 3.1N (0,28mg/L) và 3N (0,32mg/L) đạt  thấp nhất và giảm từ 1,0 - 1,2 lần so với 
nghiệm thức đối chứng. 
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Hình 4.1 Biến động hàm lượng TAN ở các nghiệm thức so với nghiệm thức đối chứng 

(a). Ấu trùng cho ăn bằng thức ăn có bổ sung dịch trùn với các LL  khác nhau mỗi ngày;( b). Ấu trùng cho ăn bằng thức ăn 
có bổ sung dịch trùn với các LL  khác nhau cách 1 ngày; (c). Ấu trùng cho ăn bằng thức ăn có bổ sung dịch trùn với các LL 
khác nhau cách 2 ngày. 

Cuối chu kỳ ương, nghiệm thức cho ăn thức ăn có bổ sung dịch trùn 3 ml/kg thức ăn mỗi ngày 
có hàm lượng TAN thấp (0,15 mg/L), giảm hơn 7 lần so với hàm lượng TAN ở ngày ương thứ 10 (1,08 
mg/L) và thấp hơn 2 lần so với nghiệm thức đối chứng (0,34 mg/L). Và kết quả thí nghiệm cũng phù 
hợp với nghiên cứu của Trần Thị Cẩm Hồng, (2008) nghiệm thức sử dụng chế phẩm sinh học có hàm 
lượng TAN là (0,464 ± 0,003mg/L), trong khi nghiệm thức không sử dụng chế phẩm có hàm lượng 
TAN là (1,826 ± 0,194mg/L). 
Hàm lượng Nitrite (N-NO2

-): Khuynh hướng biến động N-NO2
- ở các nghiệm thức tương đối giống 

nhau trong suốt thời gian tiến hành thí nghiệm và dao động trong khoảng 0,02 - 0,29 mg/L.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 4.2 Biến động hàm lượng N-NO2

- ở các nghiệm thức so với nghiệm thức đối chứng 
(a). Ấu trùng cho ăn bằng thức ăn có bổ sung dịch trùn với các LL  khác nhau mỗi ngày;( b). Ấu trùng cho ăn bằng thức ăn 
có bổ sung dịch trùn với các LL  khác nhau cách 1 ngày; (c). Ấu trùng cho ăn bằng thức ăn có bổ sung dịch trùn với các LL 
khác nhau cách 2 ngày. 
 

Hàm lượng N-NO2
-  trung bình ở nghiệm thức cho ăn thức ăn có bổ sung dịch trùn quế mỗi 

ngày với liều lượng 3ml/kg thức ăn (3N) ít có sự biến động và trung bình đạt thấp nhất (0,06 ± 
0,02mg/L), so với nghiệm thức đối chứng (0,09 ± 0,06mg/L) thì hàm lượng này thấp hơn 1,5 lần. Theo 
Trương Quốc Phú, (2006), nitrite là khí độc đối với thủy sinh vật, hàm lượng N-NO2

- nên được duy trì 
dưới mức cho phép (dưới 0,1mg/L), nhưng theo Nguyễn Thanh Phương, (2003) hàm lượng N-NO2

- ở 
mức 2 mg/L vẫn không ảnh hưởng đến ấu trùng. Như vậy, việc sử dụng thức ăn có bổ sung dịch trùn 
quế (3ml/kg thức ăn mỗi ngày) có tác dụng góp phần làm giảm sự biến động hàm lượng TAN và N-
NO2

- trong môi trường nước ương . 
- Hàm lượng Nitrate (N-NO3

-) 
Ngược với sự biến động của TAN và N-NO2

-, hàm lượng N-NO3
-
 ở các nghiệm thức có khuynh 

hướng tăng nhẹ vào cuối chu kì ương và sự biến động này không theo một quy luật nhất định (Hình 
4.3). Hàm lượng N-NO3

- của các nghiệm thức sử dụng thức ăn có bổ sung dịch trùn quế dao động 
trong khoảng 0,09 – 0,29mg/L và biến động mạnh ở nghiệm thức bổ sung dịch trùn quế mỗi ngày 
(Hình 4.3a). Vào cuối chu kì ương, hàm lượng N-NO3

- ở nghiệm thức đối chứng đạt giá trị cao nhất 
(0,29mg/L) và thấp nhất ở nghiệm thức 1.1N (0,16mg/L). Theo Nguyễn Thanh Phương và ctv., (2003) 
hàm lượng N-NO3

- tốt nhất nên duy trì dưới 20 mg/L. Như vậy, mặc dù trong chu kì ương hàm lượng 
N-NO3

- có nhiều biến động tăng nhưng ở khoảng thấp và không ảnh hưởng đến sự phát triển của ấu 
trùng. 
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Hình 4.3 Biến động hàm lượng N-NO3
- ở các nghiệm thức so với nghiệm thức đối chứng 

(a). Ấu trùng cho ăn bằng thức ăn có bổ sung dịch trùn với các LL  khác nhau mỗi ngày;( b). Ấu trùng cho ăn bằng thức ăn 
có bổ sung dịch trùn với các LL  khác nhau cách 1 ngày; (c). Ấu trùng cho ăn bằng thức ăn có bổ sung dịch trùn với các LL 
khác nhau cách 2 ngày. 
 

- Vi khuẩn Vibrio 
Nghiệm thức đối chứng có khuynh hướng biến động mật số vi khuẩn Vibrio sp. cao nhất so với 

các nghiệm thức khác (Hình 4.4). 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hình 4.4 Biến động mật số vi khuẩn Vibrio sp. ở các nghiệm thức so với nghiệm thức ĐC 
(a). Ấu trùng cho ăn bằng thức ăn có bổ sung dịch trùn với các LL  khác nhau mỗi ngày;( b). Ấu trùng cho ăn bằng thức ăn 
có bổ sung dịch trùn với các LL  khác nhau cách 1 ngày; (c). Ấu trùng cho ăn bằng thức ăn có bổ sung dịch trùn với các LL 
khác nhau cách 2 ngày 

Khi sử dụng thức ăn có bổ sung dịch trùn quế với các liều lượng khác nhau mỗi ngày thì 
nghiệm thức 3N có mật số vi khuẩn Vibrio sp. thấp nhất (25 CFU/mL) vào cuối chu kì ương, thấp hơn 
6 lần so với nghiệm thức đối chứng (155 CFU/ml). Kết quả này phù hợp với nhận định của Nguyễn 
Văn Minh và ctv., (2010), vi khuẩn Bacillus sp. phân lập được từ trùn quế có khả năng ức chế mạnh 
đối với sự phát triển của 3 chủng Vibrio gây bệnh (Vibrio parahaemolyticus, Vibrio alginolyticus, 
Vibrio harveyi). Như vậy liều lượng và nhịp cho ăn thức ăn có bổ sung dịch trùn quế khác nhau có ảnh 
hưởng đến sự phát triển của vi khuẩn Vibrio sp., và khuynh hướng biến động của vi khuẩn ở các 
nghiệm thức có bổ sung dịch trùn vào thức ăn luôn thấp hơn so với sự phát triển Vibrio sp. ở nghiệm 
thức đối chứng (Hình 4.4a, b, c). Và dịch trùn quế được bổ sung mỗi ngày vào thức ăn ấu trùng với 
liều lượng 3ml/kg thức ăn có tác dụng làm hạn chế sự phát triển của vi khuẩn Vibrio sp. trong bể 
ương hiệu quả nhất. 

3.2. Tỷ lệ sống 
Tỷ lệ sống trung bình của ấu trùng trong thí nghiệm dao động từ (50,0 ± 34,5% - 90,0 ± 

4,48%). Ấu trùng ở nghiệm thức 3.N có tỷ lệ sống cao nhất (90,0 ± 4,48%) và khác biệt rất có ý nghĩa 
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thống kê (P < 0,05) so với nghiệm thức đối chứng (55,9 ± 3,70%) và nghiệm thức 2.2N (50,0 ± 
34,5%). 

 
 
 

Bảng 3.1. Biến động tỉ lệ sống ở các nghiệm thức 
NT Kí hiệu nghiệm thức Tỷ lệ sống (%) 

I (Ấu trùng được cho ăn bằng thức ăn có bổ sung 
dịch trùn các liều lượng khác nhau mỗi ngày) 

0.N 55,9 ± 3,70 bc 
1.N 82,0 ± 1,07ab 

2.N 81,6 ± 3,13ab 

3.N 90,0 ± 0,48a 

II (Ấu trùng được cho ăn bằng thức ăn có bổ sung 
dịch trùn các liều lượng khác nhau xen kẻ mỗi 
ngày với thức ăn chế biến không có dịch trùn) 

0.1N 55,9 ± 3,70 bc 
1.1N 67,9 ± 2,99ac 

2.1N 75,8 ± 3,30ac 

3.1N 83,0 ± 1,70ab   

III (Ấu trùng được cho ăn bằng thức ăn có bổ sung 
dịch trùn các liều lượng khác nhau xen kẻ hai ngày 
với thức ăn chế biến không có dịch trùn) 

0.2N 55,9 ± 3,70bc 

1.2N 61,6 ± 6,67ac 

2.2N 50,0 ± 34,5c 

3.2N 64,8 ± 5,39ac 

Ghi chú: Giá trị thể hiện là số trung bình ±  độ lệch chuẩn. Các giá trị trong cùng một cột mang các chữ cái khác nhau thì 
khác biệt  có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 95% (P < 0,05) 

Tỷ lệ sống thấp nhất ở nghiệm thức 2.2N (50,0 ± 34,47%) và nghiệm thức đối chứng (55,9 ± 
3,7%). Nghiệm thức 2.2N có tỷ lệ sống thấp là do trong quá trình thí nghiệm, sục khí các bể ương 
nghẽn không được phát hiện kịp thời ở ngày ương thứ 20 dẫn đến ấu trùng trong bể hao hụt nhiều. 
Bên cạnh đó, quá trình lột xác của ấu trùng không đồng loạt, đồng thời nước ương rất trong nên dễ 
xảy ra hiện tượng ăn nhau và đây là những nguyên nhân làm giảm tỷ lệ sống của ấu trùng ở nghiệm 
thức đối chứng.  
IV. KẾT LUẬN 

Sử dụng dịch trùn quế trong ương ấu trùng TCX góp phần quản lí môi trường bể ương tốt hơn, 
các yếu tố môi trường nằm trong khoảng cho phép, và hạn chế đáng kể vi khuẩn có hại (Vibrio sp.) 
phát triển.  

Ấu trùng có tỉ lệ sống đạt cao nhất (90,0 ± 0,48%) ở nghiệm thức được cho ăn bằng thức ăn bổ 
sung dịch trùn với liều lượng 3ml/kg thức ăn mỗi ngày và khác biệt rất có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) 
so với nghiệm thức đối chứng (55,9 ± 3,7%).  

Như vậy, sử dụng dịch trùn quế Promin có tính khả thi rất cao, có ý nghĩa tích cực trong nâng 
cao năng suất trong ương ấu trùng TCX. 
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